Viện Vật liệu Xây dựng – Bộ Xây dựng          Kỹ thuật và Công nghệ sản xuất xi măng


Phần thứ hai

công nghệ sản xuất xi măng Poóc lăng 

bằng lò quay phương pháp khô

giới thiệu chung

I. Công nghệ sản xuất xi măng ở các nhà máy xi măng lò quay hiện có của Việt Nam:

1. Công ty xi măng Hải Phòng: Có 4 dây chuyền lò quay phương pháp ướt ((3 x 100m) được xây dựng từ năm 1963, sản xuất clanhke xi măng poóc lăng thường, công suất 250 tấn clanhke/lò/ngày (tổng công suất 400.000 tấn xi măng/năm) và 1 dây chuyền lò quay phương pháp ướt ((2,5 x 90m), sản xuất clanhke xi măng trắng, công suất 100 tấn clanhke/ngày (40.000 tấn xi măng trắng/năm).

2. Công ty xi măng Hà Tiên II: Có 1 dây chuyền lò quay phương pháp ướt ((3,3/2,9 x 100m) được xây dựng từ năm 1964, sản xuất clanhke xi măng poóc lăng thường, công suất 400 tấn clanhke/ngày (320.000 tấn xi măng/năm) và 1 dây chuyền lò quay phương pháp khô ((5,2/4,8 x 60m) có thiết bị tiền nung (precalciner) được mở rộng năm 1990, công suất 3000 tấn/ngày (1,1 triệu tấn xi măng/năm). Tổng công suất hiện nay của Công ty xi măng Hà Tiên là 1,5 triệu tấn xi măng/năm.  
3. Công ty xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hoá): Có 2 dây chuyền thiết bị lò quay phương pháp ướt ((5 x 185 m) được xây dựng từ năm 1981, công suất 1750 tấn clanhke/ngày (tổng công suất 1,2 triệu tấn/năm). Năm 2003 đã cải tạo 1 dây chuyền thành lò quay phương pháp khô có thiết bị tiền nung (bằng cách cắt ngắn lò và xây dựng thêm hệ thống tháp trao đổi nhiệt) nâng công suất từ 1750 tấn clanhke/ngày lên 3500 tấn clanhke/ngày. Tổng công suất xi măng hiện nay của Công ty xi măng Bỉm Sơn là 2,1 triệu tấn /năm. Công ty đang có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền 3 với công suất 4000 tấn clanhke/ngày.

4. Công ty xi măng Hoàng Thạch (Hải Dương): Có 2 dây chuyền lò quay phương pháp khô:

+ Dây chuyền 1, được xây dựng từ năm 1983, là dây chuyền lò quay ((5,5 x 89m) với hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 2 nhánh 4 tầng không có thiết bị tiền nung (precalciner), có công suất 3100 tấn clanhke/ngày (1,1 triệu tấn xi măng/năm). 

+ Dây chuyền 2, được xây dựng từ năm 1996, là dây chuyền lò quay  ((4,15 x 71m) với hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 1 nhánh 5 tầng có thiết bị precalciner (là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay)có công suất 3300 tấn clanhke/ngày (1,32 triệu tấn xi măng/năm). 

Tổng công suất xi măng hiện nay của Công ty xi măng Hoàng Thạch là 2,42 triệu tấn /năm. Công ty đang có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền 3 với công suất 4000 tấn clanhke/ngày.

5. Liên doanh xi măng Chinfon (Hải Phòng): Có 1 dây chuyền lò quay phương pháp khô ((4,55 x 76m), được xây dựng từ năm 1997, với hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 5 tầng có thiết bị precalciner, công suất 4000 tấn clanhke/ngày (1,4 triệu tấn xi măng/năm). Liên doanh đang có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền 2 với công suất 4500 tấn clanhke/ngày.
6. Liên doanh xi măng Nghi Sơn (Thanh Hoá): Có 1 dây chuyền lò quay phương pháp khô ((5,2 x 82 m), được xây dựng từ năm 1999, với hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 5 tầng có thiết bị precalciner, công suất 5800 tấn clanhke/ngày (2,3 triệu tấn xi măng/năm).

7. Liên doanh xi măng Sao Mai (Kiên Giang): Có 1 dây chuyền lò quay phương pháp khô ((4,5 x 72 m), được xây dựng từ năm 1997, với hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 5 tầng có thiết bị precalciner, công suất 4000 tấn clanhke/ngày (1,6 triệu tấn xi măng/năm).

8. Công ty xi măng Bút Sơn (Hà Nam): Có 1 dây chuyền lò quay phương pháp khô ((4,5 x 72 m), được xây dựng từ năm 1997, với hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 5 tầng có thiết bị precalciner, công suất 4000 tấn clanhke/ngày (1,4 triệu tấn xi măng/năm).

9. Công ty xi măng Hoàng Mai (Nghệ An): Có 1 dây chuyền lò quay phương pháp khô ((5,2 x 82 m), được xây dựng từ năm 2000, với hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 5 tầng có thiết bị precalciner, công suất 5800 tấn clanhke/ngày (2,3 triệu tấn xi măng/năm).

Các dây chuyền thiết bị của các nhà máy nói trên đều do các hãng chế tạo của Tây Âu và Nhật Bản cung cấp, ví dụ như F.S. Smidth (Đan Mạch), Polysius (Đức), FCB. Ciment (Pháp), IHI và Mitsubishi (Nhật Bản) v.v…

10. Công ty xi măng Thừa Thiên – Huế (Luksvaxi): Có 2 dây chuyền lò quay phương pháp khô ((3,2 x 46 m) thiết bị đồng bộ của Trung Quốc, được xây dựng từ năm 1996, công suất mỗi lò theo thiết kế là 750 tấn clanhke/ngày (0,6 triệu tấn xi măng/năm). Hiện nay, công ty đã cải tiến công nghệ (mở rộng đường kính lò, thay đổi kết cấu của precalciner) nên đã nâng năng suất lò lên 1200 tấn clanhke/ngày. Sản lượng hiện nay của công ty đạt  0,96 triệu tấn xi măng/năm. 

Ngoài 10 cơ sở sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay đã nêu trên, hiện nay công nghiệp xi măng ở Việt Nam đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu xi măng của cả nước đến năm 2010 là 48,6 triệu tấn/năm.

II. Các nhà máy đang được đầu tư xây dựng mới và sắp đi vào hoạt động trong giai đoạn từ nay đến năm 2006:

1. Nhà máy xi măng Tam Điệp (Ninh Bình) với 1 dây chuyền lò quay (4,55 x 71 m, công suất 4000 tấn clanhke/ngày, thiết bị của F.S Smidth. Dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2005.

2. Nhà máy xi măng Hải Phòng mới (Thuỷ Nguyên – Hải Phòng) với 1 dây chuyền lò quay (4,15 x 64 m, công suất 3.300 tấn clanhke/ngày, thiết bị của F.S Smidth. Dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2005.

3. Nhà máy xi măng Sông Gianh (Quảng Bình) với 1 dây chuyền lò quay (4,5 x 72 m, công suất 4000 tấn clanhke/ngày, thiết bị của Polisius. Dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2006.

4. Nhà máy xi măng Hữu Nghị (Việt Trì - Phú Thọ) với 1 dây chuyền lò quay (3,2x50m, công suất 1000 tấn clanhke/ngày, thiết bị đồng bộ của Trung Quốc. Dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2004.

5. Liên doanh xi măng Phúc Sơn – Hải Dương với 1 dây chuyền lò quay (4,5 x 72 m, công suất 4000 tấn clanhke/ngày, do Trung Quốc thiết kế và cung cấp thiết bị. Dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2006.

6. Nhà máy xi măng La Hiên (Thái Nguyên) với 1 dây chuyền lò quay (3,2x50m, công suất 750 tấn clanhke/ngày, thiết bị đồng bộ của Trung Quốc. Dự kiến đi vào hoạt động từ cuối năm 2006.

III. Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020: Dự kiến xây dựng các nhà máy sau đây:

1. Giai đoạn từ nay đến 2006: XM Thăng Long – Quảng Ninh (2,3 triệu tấn/năm), XM Hạ Long - Quảng Ninh (2,1 triệu tấn/năm), XM Cẩm Phả - Quảng Ninh (2,3 triệu tấn/năm), XM Thái Nguyên (1,4 triệu tấn/năm), XM Tuyên Quang (0,6 triệu tấn/năm), XM Hoàng Thạch 3 (1,2 triệu tấn/năm), XM Vân Xá 2 - Luksvaxi (0,3 triệu tấn/năm), XM Bút sơn 2 (1,4 triệu tấn/năm), XM Hà Tiên 2-2 (1,2 triệu tấn/năm), XM Hùng Vương - Phú Thọ (0,6 triệu tấn/năm), XM Sơn La (1,2 triệu tấn/năm), XM Bình Phước - Bình Dương (2 triệu tấn/năm), XM Chinfon – Hải Phòng 2 (1,4 triệu tấn/năm), XM Thạch Mỹ (Quảng Trị) (2,5 triệu tấn/năm), XM Yên Bái (0,6 triệu tấn/năm), XM Đồng Lâm - Huế (2,3 triệu tấn/năm); 

2. Giai đoạn 2006 – 2010: XM Đồng Bành - Lạng Sơn (1,4 triệu tấn/năm), XM Mỹ Đức (Hà Tây) (2 triệu tấn/năm), XM Sông Gianh 2 (2,3 triệu tấn/năm), XM Nghi Sơn 2 (2,15 triệu tấn/năm), XM Bình Phước 2 (2 triệu tấn/năm), XM Thăng Long 2 (2,3 triệu tấn/năm), XM Hạ Long 2 (2 triệu tấn/năm); 

3. Giai đoạn 2011 – 2015: XM Anh Sơn (1,4 triệu tấn/năm), XM Nam Đông (1,4 triệu tấn/năm).

Công nghệ được lựa chọn để đầu tư các nhà máy mới là công nghệ lò quay phương pháp khô với hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 5 tầng và thiết bị precalciner, điều khiển tự động, tập trung. Đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của thế giới.

IV. Quá trình công nghệ sản xuất xi măng: 

Thường được chia thành 3 phân xưởng chính theo 3 công đoạn sản xuất tách rời nhưng kế tiếp nhau. Đó là công đoạn chuẩn bị liệu, công đoạn nung clanhke và công đoạn nghiền, đóng bao xi măng. 

	công đoạn

chuẩn bị liệu
	
	công đoạn

nung clanhke
	
	công đoạn nghiền, đóng bao xi măng



Mỗi công đoạn sản xuất chính được thực hiện theo một dây chuyền sản xuất liên động hoặc cũng có thể thực hiện theo 2 hoặc 3 dây chuyền liên động nhỏ hơn. Sản phẩm của mỗi công đoạn phía trước là nguyên liệu đầu vào của công đoạn tiếp theo. 


Trong phạm vi tài liệu này sẽ giới thiệu công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng bằng lò quay phương pháp khô có hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 5 tầng và thiết bị precalciner, bao gồm:

-  Công đoạn chuẩn bị liệu:  Tính từ nơi bắt đầu đưa nguyên liệu ban đầu (đá vôi, sét, phụ gia điều chỉnh, phụ gia khoáng hoá) vào nhà máy tới silô phối liệu đã được đồng nhất;

-  Công đoạn nung clanhke: Từ khâu tháo bột liệu ở silô phối liệu đồng nhất tới silô chứa clanhke;

-  Công đoạn nghiền, đóng bao xi măng từ khâu tháo clanhke ở silô clanhke tới nơi chứa thành phẩm (silô xi măng rời hoặc kho xi măng bao).

Để thuận tiện cho việc mô tả công nghệ, trong phần tiếp theo sẽ chọn dây chuyền được thiết kế đồng bộ để giới thiệu, trong đó có đề cập đến những yêu cầu kỹ thuật chính của nguyên liệu khi vào và khi ra khỏi mỗi thiết bị công nghệ chính trong dây chuyền. Các thông số thực tế ở mỗi dây chuyền quy mô công suất khác nhau có thể được điều chỉnh đôi chút tuỳ theo đặc tính kỹ thuật của từng thiết bị cụ thể. Những tham số công nghệ phù hợp cho từng dây chuyền cụ thể sẽ được biên soạn riêng cho từng nhà máy mới (các nhà máy hiện đang hoạt động đều đã có tiêu chuẩn cơ sở riêng cho nhà máy của mình).

Chương I: công đoạn chuẩn bị liệu

Sản phẩm cuối cùng của công đoạn chuẩn bị liệu là bột phối liệu đã được đồng nhất và là nguyên liệu đầu vào của công đoạn nung clanhke và bột than mịn là nhiên liệu cấp cho lò nung. Bột phối liệu phải đảm bảo đồng nhất, có các hệ số chế tạo (KH, n, p) theo tính toán, có độ mịn nhỏ hơn 10% tính theo lượng còn lại trên sàng có kích thước mắt sàng 0,08 mm. Bột than mịn cũng phải đảm bảo đồng nhất và có độ mịn nhỏ hơn 5% tính theo lượng còn lại trên sàng 0,08mm.


Công đoạn này gồm 4 công đoạn nhỏ sau đây: Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu (chuẩn bị đá vôi, chuẩn bị đá sét và phụ gia); Công đoạn nghiền phối liệu và đồng nhất; Công đoạn chuẩn bị bột than. 

I. Công đoạn chuẩn bị nguyên liệu

1. Nhiệm vụ:


Khi nghiền hỗn hợp nguyên liệu trong máy nghiền bi, các cấu tử nguyên liệu (đá vôi, đá sét, phụ gia) có kích thước bé, càng gần bằng nhau thì khả năng nghiền mịn và đồng nhất hỗn hợp càng tốt. Vì vậy nhiệm vụ của công đoạn này là gia công sơ bộ đá vôi, đá sét và các loại phụ gia đến kích thước theo yêu cầu, vận chuyển vào kho đồng nhất sơ bộ và từ đó đưa vào các silô chứa để cung cấp cho công đoạn nghiền phối liệu. 

2. Sơ đồ công nghệ: 

Sơ đồ công nghệ của công đoạn này được nêu trong hình 1. Tên gọi các thiết bị trong dây chuyền công nghệ như sau:

Dây chuyền chuẩn bị đá vôi: 1.1- Cấp liệu băng tải tấm; 1.2- Máy đập búa (đập đá vôi); 1.3- Băng tải cao su; 1.4- Băng tải cao su; 1.5- Máy rải liệu; 1.6- Máy dỡ liệu; 1.7 – Băng tải cao su; 1.8 – Băng tải cao su; 1.9- Băng tải cao su; 1.10 – Băng tải cao su; 1.11- Gầu tải; 1.12- Lọc bụi túi; 1.13-Quạt ly tâm; 1.14- Lọc bụi túi

Dây chuyền chuẩn bị đá sét và phụ gia: 2.1- Cấp liệu băng tải tấm; 2.2- Máy đập đá sét (máy cán 2 trục); 2.3- Băng tải cao su; 2.4- Băng tải cao su; 2.5- Băng tải cao su; 2.6- Máy rải liệu; 2.7- Máy dỡ liệu; 2.8 – Băng tải cao su; 2.9 – Băng tải cao su; 2.10- Băng tải cao su; 2.11 – Băng tải cao su; 2.12- Gầu tải; 2.13- Băng tải cao su chuyển hướng; 2.14 - Lọc bụi túi.
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Hình 1: Sơ đồ công nghệ công đoạn chuẩn bị nguyên liệu

3. Quá trình công nghệ:

3.1. Quá trình công nghệ của dây chuyền chuẩn bị đá vôi:


Đá vôi được khai thác và vận chuyển về nhà máy có kích thước ( 500 mm hoặc ( 1500 mm (tùy loại máy đập búa), được đổ vào bunke của cấp liệu băng tải tấm (1.1) để chuyển đến máy đập búa (1.2). Đối với các dây chuyền công suất vừa và nhỏ, đá vôi có thể được đập sơ bộ lần 1 bằng được máy đập hàm tới kích thước ( 100 mm, rồi được băng tải cao su chuyển tới máy đập búa. Tại máy đập búa, đá vôi được đập nhỏ tới kích thước ( 25 mm. Ra khỏi máy đập búa, đá nhỏ được các băng tải cao su (1.3 và 1.4) vận chuyển đến máy rải liệu (1.5). Máy rải liệu được đặt trong kho đồng nhất sơ bộ đá vôi có nhiệm vụ rải đá thành nhiều lớp (rải dọc theo kho đối với kho dài hoặc quay tròn xung quanh trục đối với kho tròn – hình 2).

Sau khi được đồng nhất sơ bộ, đá vôi được máy dỡ liệu (1.6) lấy ra khỏi kho chuyển đến băng tải cao su (1.7) đổ xuống băng tải cao su (1.10) đưa đến gầu tải (1.11) chuyển lên “Silô đá vôi”. Bụi sinh ra trong quá trình đập đá vôi được thu hồi nhờ lọc bụi túi (1.12) và bụi sinh ra khi đổ đá vôi vào silô được thu hồi nhờ lọc bụi túi (1.14).
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Hình 2: Kho đồng nhất sơ bộ

Trong quá trình sản xuất, nếu chất lượng đá vôi ổn định không cần phải đưa vào kho đồng nhất sơ bộ (hoặc thiết bị dỡ liệu gặp sự cố) có thể chuyển đá vôi đã đập nhỏ từ băng tải cao su 1.4 đến băng tải cao su 1.8 và 1.9 và đổ xuống băng tải cao su 1.10 để đưa lên silô.

3.2. Quá trình công nghệ của dây chuyền chuẩn bị đá sét và phụ gia:

Tương tự quá trình chuẩn bị đá vôi, đá sét được khai thác và vận chuyển về nhà máy có kích thước ( 300 mm được đổ vào bunke của cấp liệu băng tải tấm (2.1) để chuyển đến máy cán trục (2.2). Tại máy cán trục, đá sét được đập nhỏ tới kích thước ( 25 mm. Ra khỏi máy cán trục, đá sét nhỏ được các băng tải cao su (2.3, 2.4 và 2.5) vận chuyển đến máy rải liệu (2.6). Máy rải liệu được đặt trong kho đồng nhất sơ bộ đá sét có nhiệm vụ rải thành nhiều lớp dọc theo kho dài.

Quá trình chuẩn bị cát (phụ gia cao silíc) và quặng sắt cũng tương tự như đá sét, nhưng do các loại phụ gia này đã có kích thước nhỏ nên không cần đập mà đưa thẳng vào băng tải cao su (2.3) để đưa vào kho đồng nhất sơ bộ và được rải thành từng đống riêng.

Sau khi được đồng nhất sơ bộ, đá sét, cát hoặc quặng sắt được máy dỡ liệu (2.7) lấy ra khỏi kho chuyển đến băng tải cao su (2.8) đổ xuống băng tải cao su (2.11) đưa đến gầu tải (2.12) chuyển lên “Silô đá sét”, “Silo Cát” hoặc “Silo Quặng Sắt” nhờ băng tải cao su chuyển hướng (2.13). Bụi sinh ra khi đổ các loại nguyên liệu vào silô được thu hồi nhờ lọc các bụi túi (2.14).

Trong quá trình sản xuất, nếu thiết bị dỡ liệu gặp sự cố có thể chuyển đá sét, cát hoặc quặng sắt từ băng tải cao su 2.5 đến băng tải cao su 2.9 và 2.10 và đổ xuống băng tải cao su 2.11 để đưa lên silô.

II. Công đoạn nghiền phối liệu và đồng nhất

1. Nhiệm vụ:

Như đã nêu ở phần thứ nhất, chất lượng của clanhk trước hết phụ thuộc vào thành phần hoá học (đặc trưng bằng các hệ số chế tạo) của phối liệu. Mặt khác, phối liệu càng mịn và càng đồng nhất bao nhiêu thì khả năng phản ứng tạo khoáng khi nung clanhke càng thuận lợi bấy nhiêu và hàm lượng các khoáng tạo thành trong clanhke càng gần với thành phần khoáng theo tính toán. Vì vậy, nhiệm vụ của công đoạn này là định lượng các loại nguyên, phụ gia chính xác theo tỷ lệ yêu cầu, nghiền mịn phối liệu, đưa vào silo và đồng nhất phối liệu để phục vụ cho công đoạn nung clanhke.

2. Sơ đồ công nghệ: 

Sơ đồ công nghệ của công đoạn này được nêu trong hình 3. Tên gọi các thiết bị trong dây chuyền công nghệ như sau:

	3.1- Cân băng cân đá vôi; 

3.2- Cân băng cân đá sét; 

3.3- Cân băng cân cát; 

3.4- Cân băng cân quặng sắt;

3.5- Băng tải cao su; 

3.6- Lọc bụi túi; 

3.7- Băng tải cao su; 

3.8- Lọc bụi túi; 
	3.9- Buồng đốt phụ;

3.10 – Máy sấy nghiền liên hợp (nghiền phối liệu – kiểu nghiền bi);

3.11- Máng khí động (hoặc vít tải);

3.12- Gầu tải;

3.13 – Máng khí động (hoặc vít tải);

3.14- Máy phân ly;

3.15- Vít tải bột thô;
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Hình 3: Sơ đồ công nghệ công đoạn nghiền phối liệu và đồng nhất 

	3.16- Vít tải bột mịn;

3.17 – Máng khí động (hoặc vít tải);

3.18 – Máng khí động (hoặc vít tải); 

3.19 – Máng khí động (hoặc vít tải);

3.20 – Gầu tải;

3.21- Máng khí động;

3.22- Quạt chịu nhiệt độ cao (hút khí thải ra khỏi tháp trao đổi nhiệt của công đoạn nung clanhke); 
	3.23- Quạt chịu nhiệt độ cao (hút khí thải thông gió cho máy nghiền, máy phân ly và một phần khí thải từ quạt 3.22); 

3.24- Tháp phun ẩm; 

3.25- Lọc bụi tĩnh điện; 

3.26- Quạt hút khí thải; 

3.27- Vít tải bụi (hoặc băng tải cào); 3.28- Vít tải bụi; 

3.29- Vít tải bụi thu hồi.


(Các thiết bị từ số 3.22 đến 3.29 thực tế là thuộc công đoạn nung clanhke vì khi hệ thống nghiền phối liệu dừng hoạt động thì các thiết bị này vẫn hoạt động liên tục theo hệ thống lò nung)

3. Quá trình công nghệ:


Nguyên liệu đá vôi, đá sét, cát, quặng sắt (phụ gia điều chỉnh) và phụ gia khoáng hóa (nếu có) đã được gia công sơ bộ, chứa ở các silô, được tháo qua cửa van ở đáy silô và phễu nạp của hệ thống cân băng định lượng. Tại đây nguyên liệu được định lượng theo tỷ lệ nhất định (đơn phối liệu) nhờ các cân băng điện tử (3.1, 3.2, 3.3 và 3.4) và cấp xuống băng tải cao su (3.5). Tỷ lệ phối liệu được điều khiển tự động thông qua việc điều chỉnh năng suất của các cân băng căn cứ vào kết quả phân tích nhanh thành phần hoá học của nguyên liệu đầu vào và bột phối liệu sau khi nghiền (hệ thống QCX). Băng tải cao su (3.5) vận chuyển hỗn hợp nguyên liệu đã được định lượng đến băng tải cao su (3.7) để nạp vào máy sấy nghiền liên hợp (3.10). Băng tải cao su (3.7) có thể chạy đảo chiều để đưa hỗn hợp nguyên liệu ra ngoài trong trường hợp sự cố hoặc vì lý do đặc biệt.
Tại máy sấy nghiền liên hợp (3.10), hỗn hợp nguyên liệu ẩm và thô được sấy khô và nghiền thành bột mịn. Sản phẩm ra khỏi máy nghiền là hỗn hợp bột phối liệu gồm hạt thô và hạt mịn, được máng khí động (3.11), gầu tải (3.12) và máng khí động (3.13) đưa tới máy phân ly (3.14). 

Tại máy phân ly (3.14), bột liệu được tách thành 2 loại:

- Loại hạt thô (có kích thước lớn hơn 90(m) được tách ra khỏi dòng khí và đưa xuống máy nghiền để nghiền lại nhờ vít tải bột thô (3.15).

- Loại hạt mịn (có kích thước nhỏ hơn 90(m) theo dòng khí đi ra các cyclon bên ngoài của máy phân ly và được tách ra khỏi dòng khí, từ đó chúng được đưa lên silo bột phối liệu nhờ hệ thống thiết bị vận chuyển gồm các vít tải hoặc máng khí động (3.16, 3.17, 3.18, 3.19) và gầu tải (3.20), máng khí động (3.21).

 Khí nóng cung cấp cho máy sấy nghiền liên hợp được lấy từ hệ thống tháp trao đổi nhiệt cyclon 5 tầng của lò nung (có nhiệt độ 350 – 370oC) nhờ quạt chịu nhiệt độ cao (3.22). Trong trường hợp nhiệt độ khí nóng không đủ cấp cho máy sấy nghiền liên hợp (hoặc độ ẩm nguyên liệu cao hơn mức cho phép khoảng 10%) thì buồng đốt phụ (3.9) đốt bằng dầu sẽ được đưa vào hoạt động để cấp thêm khí nóng cho máy sấy nghiền liên hợp.

Khí nóng sau khi đi qua hệ thống sấy nghiền liên hợp và máy phân ly có mang theo một lượng bụi (cỡ hạt nhỏ hơn 10 (m) được đưa đến tháp phun ẩm (3.24) nhờ quạt chịu nhiệt độ cao (3.23). Tại tháp phun ẩm, nhiệt độ khí nóng giảm xuống dưới 150oC (nhờ điều chỉnh lượng nước phun vào ở dạng sương mù), sau đó được đưa sang lọc bụi tĩnh điện để tách nốt lượng bụi còn lại (đạt 99,5%). Bụi tách ra được hệ thống vít tải bụi (hoặc băng cào) vận chuyển đến gầu tải (3.20) để đưa lên silo phối liệu cùng với bột phối liệu mịn tách ra từ máy phân ly, còn khí thải sạch được quạt hút khí thải (3.26) đẩy ra ngoài qua ống khói.   

Bột phối liệu sau khi nghiền (cùng với bụi thu hồi từ lọc bụi điện) đưa vào silô chưa phải đã hoàn toàn đồng nhất về độ mịn và thành phần hóa học cũng như các hệ số chế tạo, vì thế cần thiết phải có quá trình đồng nhất phối liệu tiếp theo.

Quá trình đồng nhất bột phối liệu ở các nhà máy sản xuất clanhke xi măng bằng lò quay phương pháp khô đều được thực hiện trong các silo nhờ hệ thống bơm khí nén (hình 4). 
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Hình 4: Sơ đồ nguyên lý đồng nhất phối liệu bằng khí nén 

ở đáy của silô đồng nhất bột phối liệu có các tấm gốm xốp không cho bột liệu lọt xuống nhưng cho phép khí nén đi lên tạo thành hệ thống xung khí đáy silô. Khu vực đáy silô được chia thành 32 khu và một khu thải khí, máy nén khí (quạt Root) tạo ra khí áp cao thổi vào vùng xung khí ở hai khu tương ứng luân phiên nhau ở khu vực đáy silô, làm cho bột liệu được linh động và trộn đều với nhau.

Đáy của silô đồng nhất bột phối liệu có lắp hệ thống dỡ liệu từ đó qua hệ thống vít tải (hoặc máng khí động), gầu nâng để cấp cho hệ thống nạp liệu của lò nung.

Trong quá trình sản xuất, bụi sinh ra do đổ nguyên liệu từ các cân băng xuống băng tải cao su, từ máng khí động xuống silo v.v… được thu hồi nhờ các lọc bụi túi ở các khu vực tương ứng.

III. Công đoạn chuẩn bị bột than

1. Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của công đoạn này là sấy và nghiền than antraxit tới độ mịn và độ ẩm yêu cầu để cấp cho vòi đốt của lò quay và của precalciner. Độ ẩm của bột than phải nhỏ hơn 1%. Độ mịn của bột than phải nhỏ hơn 1,2% còn lại trên sàng 0,2 mm (900 lỗ/cm2) và nhỏ hơn 15% còn lại trên sàng 0,08 mm (4900 lỗ/ cm2), thông thường lò quay càng ngắn thì than càng phải mịn.
2. Sơ đồ công nghệ:
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Hình 5: Sơ đồ công nghệ công đoạn chuẩn bị bột than

Tên gọi các thiết bị trong dây chuyền công nghệ như sau:

	4.1- Cấp liệu băng tải tấm; 

4.2- Băng tải cao su; 

4.3- Lọc bụi túi; 

4.4- Băng tải cao su;

4.5- Máy rải liệu; 

4.6- Máy dỡ liệu; 

4.7- Băng tải cao su; 

4.8- Băng tải cao su; 

4.9- Băng tải cao su;
	4.10 – Két chứa than thô;

4.11- Cấp liệu đĩa;

4.12- Máy nghiền than (kiểu air-swept);

4.13- Máy phân ly;

4.14-  Vít tải hạt thô;

4.15- Lọc bụi túi; 

4.16- Vít tải bột than; 

4.17- Két chứa bột than; 

4.18- Quạt hút khí thải;

	4.19- Lọc bụi túi; 

4.20- Hộp đệm;

4.21- Cân than mịn; 
	4.22- Bơm khí nén; 

4.23- Quạt Root;

4.24 – Bình khí nén;


3. Quá trình công nghệ:

Than sử dụng cho các nhà máy xi măng ở Việt Nam đều được cung cấp từ các mỏ than ở Quảng Ninh, thường là than cám 3C-HG. Than được đưa về nhà máy thường bằng sàlan hoặc ôtô, tầu hoả, từ đó được đưa vào két chứa.

Từ két chứa, than được cấp liệu băng tải tấm (4.1) dỡ ra đổ xuống hệ thống băng tải cao su (4.2 và 4.4) để đưa vào kho chứa và đồng nhất sơ bộ. Bụi sinh ra tại các điểm đổ được thu hồi nhờ lọc bụi túi (4.3). Trong kho chứa, than được rải thành nhiều lớp nhờ máy rải liệu (4.5) và sau đó được lấy ra khỏi kho nhờ máy dỡ liệu (4.6) và vận chuyển đến két chứa (4.10) nhờ hệ thống băng tải cao su (4.7, 4.8 và 4.9). ở các nhà máy quy mô vừa và nhỏ, lượng than sử dụng không lớn, có thể không cần sử dụng các thiết bị rải và dỡ liệu để đồng nhất sơ bộ mà chỉ cần sử dụng xe xúc lật để trộn sơ bộ than và đưa vào phễu để đưa lên két chứa than thô.

 Từ két chứa than thô (4.10) than được cấp liệu đĩa (4.11) cấp vào máy sấy nghiền than (kiểu air-swept) (4.12) theo năng suất yêu cầu. Tại máy sấy nghiền, ban đầu than được sấy khô ở khoang sấy nhờ khí nóng (lấy từ máy làm nguội clanhke), sau đó chui qua vách ngăn sang khoang đập và bị đập, nghiền nhỏ.

Nhờ sức hút của quạt hút khí thải (4.18), các hạt than mịn sẽ được hút ra khỏi máy sấy nghiền đi qua máy phân ly (4.13) Tại máy phân ly, các hạt than chưa đạt kích thước yêu cầu sẽ bị tách ra khỏi dòng khí và đưa trở lại máy nghiền để nghiền lại nhờ vít tải hạt thô (4.14), các hạt than mịn đạt kích thước yêu cầu sẽ theo dòng khí đi sang lọc bụi túi (4.15). Khi đi qua lọc bụi túi (4.15), các hạt than sẽ bị giữ lại (đạt 99,8%) và chuyển đến két chứa than mịn (4.17) nhờ vít tải (4.16), còn không khí sạch sẽ được đưa ra ngoài khí quyển nhờ quạt hút khí thải (4.18). 


Việc cấp than mịn cho vòi đốt của lò quay và của precalciner được thực hiện nhờ hệ thống hộp đệm (4.20), cân than mịn (4.21), quạt root (4.23) và bơm than mịn (4.22). Các thiết bị này thực tế thuộc về công đoạn nung clanhke.

Đặc biệt lưu ý: Khi chuẩn bị bột than cần phải có biện pháp đề phòng nổ bụi than. Để thoả mãn yêu cầu công nghệ sản xuất, độ mịn của than thường khống chế nhỏ hơn 5% còn lại trên sàng 0,08mm, cho nên không thể coi nhẹ vấn đề an toàn của hệ thống chuẩn bị bột than.

1. Biện pháp ngăn ngừa than cám tự bốc cháy và nổ:

1.1. Không sản xuất than cám ở nhiệt độ cao

Đối với máy sấy nghiền liên hợp, phải khống chế nghiêm ngặt nhiệt độ thể khí cửa ra máy nghiền, luôn luôn đảm bảo nhiệt độ than cám dưới 700C, cao nhất cũng không quá 850C.

1.2. Luôn luôn chú ý không được để than cám ngừng lâu ở nơi có nhiệt độ cao.

Đối với máy nghiền than: Vì sử dụng máy nghiền than kiểu thông gió (air-swept), cho nên khi ngừng nghiền cần phải giảm đến mức tối thiểu lượng than cám ở trong máy.

Đối với két chứa than mịn: Nếu do trở ngại cần tiến hành kiểm tu lò quay trong thời gian tương đối lâu mà không sử dụng đến than mịn, thì cần cố gắng sử dụng hết than trong két chứa than mịn, sau đó mới ngừng lò quay.

1.3. Ngăn ngừa than mịn nổ

Than mịn nổ cần có 3 điều kiện:

a) Nồng độ bụi than cám chứa trong không khí ở mức 150 – 500 g/Nm3
b) Hàm lượng ôxy trong khí nóng vào máy nghiền vượt quá 14%

c) Nhiệt độ khí nóng vào máy nghiền vượt quá 3000C.

Thành phần bốc lửa của than anthraxit thấp không dễ tự bốc cháy và nổ, nhưng bột than của máy nghiền than cực mịn lại tạo điều kiện cho than tự bốc cháy và nổ, cho nên trong sản xuất vẫn phải khống chế nghiêm ngặt nhiệt độ thể khí vào máy nghiền, ngăn ngừa hệ thống bị hở gió khiến cho lượng lớn ôxy lùa vào hệ thống máy nghiền.

Để đề phòng nổ, tại hệ thống chuẩn bị bột than phải áp dụng một số biện pháp như sau:

1) Trên đường ống, bộ phận ly hạt thô và phần đỉnh két chứa than mịn có lắp đặt van chống nổ.

2) Đường ống vào lọc bụi tĩnh điện có lắp đặt máy phân tích khí CO, khống chế nghiêm ngặt nồng độ khí CO trong khí thải vào lọc bụi tĩnh điện không vượt quá giới hạn cho phép.

3) Lắp đặt bình cứu hoả khí CO2 tại lọc bụi tĩnh điện và két chứa than mịn, không may vì một nguyên nhân nào đó dẫn đến than mịn trong lọc bụi tĩnh điện hoặc két chứa than mịn bị bốc cháy, có thể mở ngay bình CO2 để dập lửa.

Chương II: công đoạn nung clanhke

Sản phẩm cuối cùng của công đoạn nung clanhke là clanhke đã được đập nhỏ tới kích thước ~ 25 mm. Để tăng năng suất máy nghiền xi măng, một số cơ sở sản xuất đã bổ sung máy cán trục hoặc máy đập búa trục đứng để đập clanhke đến kích thước < 10 mm. Clanhke đã đập nhỏ được chứa ở silô clanhke, là nguyên liệu đầu vào của công đoạn nghiền, đóng bao xi măng. Clanhke phải có hàm lượng CaOtd thấp (< 1,5%), đảm bảo có thành phần hóa học, các hệ số chế tạo và dung trọng đạt yêu cầu công nghệ. Đây là công đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ công nghệ sản xuất xi măng và lò nung clanhke thường được xem như “trái tim” của mỗi nhà máy xi măng.

1. Nhiệm vụ:


Nhiệm vụ của công đoạn này là nung phối liệu dạng bột trong hệ thống lò quay có tháp trao đổi nhiệt 5 tầng cyclon và thiết bị tiền nung precalciner tới nhiệt độ kết khối (1450 – 1470oC) để tạo thành các khoáng clanhke theo yêu cầu. Clanhke được đập nhỏ và chứa vào "Silô clanhke" để cung cấp cho công đoạn nghiền xi măng (hoặc xuất bán cho các trạm nghiền xi măng).

2. Sơ đồ công nghệ:
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Hình 6: Sơ đồ công nghệ công đoạn nung clanhke

Tên gọi các thiết bị trong dây chuyền công nghệ như sau:
	3.20- Gầu tải;

3.21- Máng khí động;

3.22- Quạt chịu nhiệt độ cao; 

3.23- Quạt chịu nhiệt độ cao;

3.24- Tháp phun ẩm;
	3.25- Lọc bụi tĩnh điện;

3.26- Quạt hút khí thải; 

3.27- Vít tải bụi (hoặc băng tải cào);

3.28- Vít tải bụi; 

3.29- Vít tải bụi thu hồi.

	 4.17- Két chứa bột than; 

4.20- Hộp đệm;

4.21- Cân than mịn; 
	4.22- Bơm khí nén; 

4.23- Quạt Root;

4.24 – Bình khí nén;

	5.1- Máng khí động; 

5.2- Gầu tải;

5.3- Máng khí động; 

5.4- Hệ thống cân cấp liệu lò

5.5- Tháp trao đổi nhiệt;

5.6- Precalciner (PC)

5.7- Buồng đốt của PC

5.8- Lò quay

5.9- Máy làm nguội clanhke 
	5.10- Máy đập hàm;

5.11- Băng tải xích gầu;

5.12- Gầu tải;

5.13- Lọc bụi túi;

5.14- Lọc bụi tĩnh điện;

5.15- Quạt hút khí thải;

5.16- Vít tải bụi clanhke;

5.17- Vít tải bụi clanhke;

5.18- Vít tải bụi clanhke;


3. Quá trình công nghệ:

Bột liệu từ silô đồng nhất được tháo xả qua hệ thống máng khí động (5.1), gầu tải (5.2), máng khí động (5.3) qua hệ thống cân cấp liệu lò (5.4) vào tháp trao đổi nhiệt 5 tầng cyclon (5.5) tại ống khí ra của cyclone tầng 2 để cùng khí  nóng đi vào cyclone tầng 1. 

Tại cyclone tầng 1, quá trình trao đổi nhiệt giữa khí nóng và bột liệu được xảy ra (bột liệu sẽ tăng nhiệt độ còn khí nóng sẽ giảm nhiệt độ), bột liệu được lắng xuống và đi theo  ống dẫn qua các van đối trọng xuống ống khí ra của cyclone tầng 3 để cùng khí nóng đi vào cyclone tầng 2. Quá trình trao đổi nhiệt và lắng bụi cứ tiếp tục với sự trao đổi nhiệt ngược dòng (trong toàn hệ thống bột liệu từ trên đi xuống, khí nóng từ lò và precalciner đi lên). 

Khí thải sau khi ra khỏi cyclone tầng 1 nhờ quạt hút chịu nhiệt độ cao (3.22) có nhiệt độ 350 – 370oC, một phần được sử dụng cho sấy vật liệu trong máy sấy nghiền liên hợp (3.10) của công đoạn nghiền phối liệu, một phần qua quạt hút chịu nhiệt độ cao (3.23) đến tháp phun ẩm (3.24) để điều chỉnh nhiệt độ xuống < 150oC và cuối cùng đi qua lọc bụi tĩnh điện (3.25) nhờ quạt đẩy (3.26) ra ngoài khí quyển qua ống khói.

Để đảm bảo an toàn cho lọc bụi tĩnh điện (3.25) không bị nổ, nồng độ khí CO trong khí thải (khói lò) đi vào lọc bụi cần được kiểm soát tự động, khi mà lượng khí CO chiếm khoảng 1,5% thì sẽ có đèn và còi báo động. Khi lượng khí này đạt tới 2% thì sẽ tự động cắt nguồn điện cao áp của lọc bụi tĩnh điện.  

Bụi thu hồi từ tháp phun ẩm (3.24) và lọc bụi tĩnh điện (3.25) được đưa về silo đồng nhất nhờ hệ thống vít tải bụi (hoặc băng tải cào) (3.27, 3.28 và 3.29). 

Bột liệu sau khi ra khỏi cyclone tầng 4 được chia làm 2 đường nhờ van 2 ngả: một đường đi vào ống đứng buồng khói đầu lò, một đi vào precalciner. Sự phân chia này nhằm mục đích điều chỉnh nhiệt độ tại precalciner và giảm khả năng dính kết của bột liệu tại buồng khói. Vật liệu từ ống đứng buồng khói và precalciner đến cyclone tầng 5 qua ống cong với hành trình dài để tiếp tục trao đổi nhiệt với luồng khí nóng ( 9000C. Sau khi ra khỏi cyclone tầng 5 bột liệu chảy xuống lò quay (5.8) đã đạt mức độ phân huỷ cacbonat ( 90%. Do lò có độ dốc (3,5%) và quay liên tục với tốc độ 2,5 – 3 vòng/phút, vật liệu được dịch chuyển từ đầu lò (phía cao) đến cuối lò (phía thấp). 

Cùng với quá trình trao đổi nhiệt giữa dòng khí nóng với bột phối liệu trong tháp trao đổi nhiệt, precalciner và lò quay,trong bột liệu xảy ra các quá trình hoá lý như sấy khô phối liệu, phân huỷ khoáng sét, phân huỷ cacbonat, phản ứng pha rắn, phản ứng tạo khoáng C3S trong pha lỏng (như đã nêu ở phần thứ nhất) dưới tác dụng nhiệt của vòi đốt trung tâm của lò quay tạo nên khoáng clanhke.

Clanhke sau khi ra khỏi lò quay (5.8) được đưa vào máy làm nguội clanhke (5.9), qua máy đập hàm (5.10) xuống băng tải xích gầu (5.11) và gầu tải (5.12) vận chuyển lên silô clanhke chính phẩm. Trong trường hợp chất lượng clanhke không đạt yêu cầu (CaO tự do lớn hơn 2%, dung trọng thấp, nhiều bột v.v..) thì sẽ được băng tải xích gầu (5.11) đổ thẳng xuống silo clanhke thứ phẩm. Bụi sinh ra khi đổ clanhke xuống silo được thu hồi nhờ lọc bụi túi (5.13).

Khí thải nóng của hệ thống làm lạnh clanhke được thu hồi cho quá trình cháy của vòi đốt trung tâm (gió 2) và 4 vòi đốt của thiết bị precalciner (5.7) qua ống gió 3, phần còn lại sau khi qua lọc bụi tĩnh điện (5.14) nhờ quạt hút khí thải (5.15) đẩy ra ống khói có trích một phần khí nóng sử dụng cho máy sấy nghiền than (4.12) ở công đoạn chuẩn bị bột than. Bụi clanhke thu hồi từ lọc bụi tĩnh điện (5.14) được đưa về băng tải xích gầu (5.11) nhờ hệ thống vít tải bụi (5.16, 5.17 và 5.18) để đưa lên silo clanhke.

Chương III: công đoạn nghiền, đóng bao xi măng

Sản phẩm cuối cùng của công đoạn nghiền, đóng bao xi măng là xi măng thành phẩm ở dạng bao chứa trong kho hoặc dạng rời chứa trong silô (để xuất xi măng rời).  Công đoạn này gồm 2 công đoạn nhỏ: Nghiền xi măng; Đồng nhất và đóng bao xi măng.

I. Công đoạn nghiền xi măng

1. Nhiệm vụ:


Nhiệm vụ của công đoạn này là nghiền xi măng từ clanhke, thạch cao và một số loại phụ gia (phụ gia hoạt tính, phụ gia đầy). Sau khi nghiền, xi măng được chứa trong các silô xi măng để phục vụ cho công đoạn sau.

2. Sơ đồ công nghệ: 
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Hình 7: Sơ đồ công nghệ công đoạn nghiền xi măng

Tên gọi các thiết bị trong dây chuyền công nghệ này như sau:

	6.1- Cấp liệu đĩa; 

6.2- Băng tải cao su;

6.3- Gầu tải (clanhke); 

6.4- Lọc bụi túi;
6.5- Máy đập hàm;

6.6- Băng tải cao su;

6.7- Gầu tải (thạch cao, PG);

6.8- Lọc bụi túi;
6.9- Cân băng cân clanhke; 

6.10- Cân băng cân thạch cao;

6.11- Cân băng cân phụ gia;

6.12 và 6.25- Lọc bụi túi;
	6.13- Băng tải cao su;

6.14- Máy nghiền bi (nghiền XM);

6.15- Vít tải;

6.16- Gầu tải;

6.17- Máng khí động;

6.18- Máy phân ly;

6.19- Máng khí động;

6.20- Lọc bụi túi;

6.21- Quạt hút khí thải;

6.22- Máng khí động

6.23- Gầu tải;

6.24- Máng khí động;


3. Quá trình công nghệ:


Trước khi nghiền xi măng phải chuẩn bị, gia công thạch cao và các loại phụ gia để dự trữ tại các silô.


Thạch cao tập kết ngoài bãi vận chuyển tới máy kẹp hàm (6.5), được đập nhỏ tới kích thước ( 15mm. Ra khỏi máy kẹp hàm, thạch cao được băng tải cao su (6.6) và gầu tải (6.7) đổ lên silô thạch cao. Bụi sinh ra khi đổ thạch cao, phụ gia xuống silô được thu hồi nhờ lọc bụi túi (6.8).


Tùy theo loại phụ gia hoạt tính và phụ gia đầy sử dụng ở từng nhà máy, các loại phụ gia này được chuẩn bị, gia công và được chuyển lên dự trữ  ở silô phụ gia.


Clanhke chính phẩm (và một lượng nhỏ thứ phẩm) được tháo ra khỏi silô chứa nhờ các cấp liệu đĩa (6.1), đưa xuống băng tải cao su (6.2) và gầu tải (6.3) đưa lên silô clanhke. Bụi sinh ra khi đổ clanhke xuống silô được thu hồi nhờ lọc bụi túi (6.4).

  
Clanhke, thạch cao và các loại phụ gia khoáng và phụ gia công nghệ (nếu có) sau khi đã được gia công sơ bộ và chứa ở các silo, được tháo qua cửa van ở đáy silo và phễu nạp của hệ thống cân băng điện tử (6.9, 6.10 và 6.11). Tại đây clanhke, phụ gia được định lượng theo tỷ lệ nhất định (đơn nghiền xi măng) và cấp xuống băng tải cao su (6.13). Bụi sinh ra khi đổ clanhke, thạch cao và phụ gia từ cân băng xuống băng tải cao su được thu hồi nhờ lọc bụi túi (6.12).

Băng tải cao su (6.13) vận chuyển hỗn hợp clanhke, thạch cao, phụ gia (hỗn hợp thô) tới phễu nạp của máy nghiền xi măng (6.14). Tại máy nghiền, hỗn hợp clanhke, thạch cao, phụ gia được nghiền thành bột xi măng. Sản phẩm ra khỏi máy nghiền là xi măng bột gồm hạt thô và hạt mịn, được vít tải (6.15) và gầu tải (6.16), máng khí động (6.17) đưa tới máy phân ly (6.18). 

Tại máy phân ly, xi măng bột được phân ly thành 2 loại: 

+ Loại hạt thô (có kích thước > 90 (m) được tách ra và đưa trở lại máy nghiền nhờ máng khí động (6.19).

+ Loại hạt mịn (có kích thước < 90 (m) đi theo dòng khí sang lọc bụi túi (6.20) và được tách ra khỏi dòng khí nhờ túi lọc. Khí sạch được thải ra ngoài trời nhờ quạt hút khí thải (6.21), còn bột xi măng được đưa lên các silo xi măng nhờ hệ thống máng khí động (6.22), gầu tải (6.23) và máng khí động (6.24). Bụi sinh ra khi đổ xi măng xuống các silô được thu hồi nhờ lọc bụi túi (6.25).

II. Đồng nhất và đóng bao xi măng

1. Nhiệm vụ:


Nhiệm vụ của công đoạn này là đồng nhất xi măng và đóng xi măng thành bao 50 ( 0,2 kg để xuất xi măng bao hoặc chứa xi măng đã đồng nhất vào silô để xuất xi măng rời.

2. Sơ đồ công nghệ: 

Sơ đồ công nghệ của công đoạn đồng nhất và đóng bao xi măng như hình 8. Tên gọi các thiết bị trong dây chuyền công nghệ này như sau:

	7.1- Hệ thống quạt Root; 

7.2- Hệ thống phân phối khí nén;

7.3- Máng khí động; 

7.4- Gầu tải;
7.5- Sàng xi măng;

7.6- Két chứa xi măng;

7.7- Lọc bụi túi;
	7.8- Máy đóng bao xi măng;

7.9- Băng tải con lăn; 

7.10- Băng tải cao su;

7.11- Băng tải cao su;

7.12- Lọc bụi túi;

7.13- Vít tải bụi xi măng;
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Hình 8: Sơ đồ công nghệ công đoạn đồng nhất và đóng bao xi măng

3. Quá trình công nghệ

Xi măng chứa ở các silô xi măng chưa phải đã hoàn toàn đồng nhất về độ mịn và các thành phần tham gia theo đơn nghiền xi măng (clanhke, các loại phụ gia khoáng, thạch cao). Vì thế cần thiết có quá trình đồng nhất xi măng tiếp theo nhờ hệ thống quạt root (7.1) và hệ thống phân phối khí nén (7.2). Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần tới khi xi măng đảm bảo đồng nhất.

Từ silô xi măng đã đồng nhất xi măng có thể được xuất xưởng dạng rời hoặc đóng thành bao. Trong thực tế khi đóng bao xi măng thì quá trình đồng nhất xi măng và quá trình đóng bao được tiến hành đồng thời. 

Xi măng được tháo dưới đáy silô; nhờ vít tải hoặc máng khí động (7.3) và gầu tải (7.4) vận chuyển lên đổ qua sàng xi măng (7.5) vào két chứa xi măng (7.6). Sàng có nhiệm vụ loại bỏ những dị vật và xi măng vón cục. Bụi sinh ra khi đổ xi măng vào két chứa được thu hồi nhờ lọc bụi túi (7.7).

Máy đóng bao (7.8) nhận xi măng từ két chứa, đóng thành bao có khối lượng 50 ( 0,2kg và được băng tải con lăn (7.9), băng tải cao su (7.10) chuyển vào kho xi măng bao hoặc băng tải cao su (7.11) chuyển ra máng xuất đưa lên ôtô.

Bụi sinh ra tại khu vực máy đóng bao được thu hồi nhờ lọc bụi túi (7.12) và đưa trở lại gầu tải (7.4) nhờ vít tải bụi (7.13). 

Chương IV: kiểm tra quá trình sản xuất


Để duy trì sản xuất sản phẩm có chất lượng cao và ổn định, công tác quản lý kỹ thuật phải được đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác kiểm tra chất lượng nguyên, nhiên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm trong quá trình sản xuất xi măng như sau:

1. Kiểm tra chất lượng nguyên nhiên liệu nhập về nhà máy

	1.1. Đá vôi

	a) Chế độ kiểm tra

	
- Mẫu trung bình khu vực dự định khai thác

	
- Mẫu trung bình ngày (lấy theo ca)

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	
- CaCO3, không nhỏ hơn 90%

	
- MgCO3, không lớn hơn 6%

	
- SiO2, không lớn hơn 5%



	
- Hàm lượng đất lẫn, không lớn hơn 8%

	
- Kích thước đá khai thác và kích thước đá sau khi qua máy đập: tùy theo qui mô và thiết bị đập, nghiền của mỗi nhà máy cụ thể.

	1.2. Sét

	a) Chế độ kiểm tra

	
- Mẫu trung bình khu vực cần khai thác

	
- Mẫu trung bình ngày (lấy theo ca)

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	
- SiO2, không nhỏ hơn 55%

	
- Al2O3, không nhỏ hơn 8%

	
- Fe2O3, không nhỏ hơn 6%

	           - Na2O + K2O không lớn hơn 3%

	
- Kích thước sét khai thác và sau đập nhỏ tại nhà máy tùy theo qui mô và công nghệ sản xuất của từng nhà máy.

	1.3. Phụ gia giàu sắt

	a) Chế độ kiểm tra

	
- Mẫu trung bình từng lô hàng (từng sà lan, ô tô)

	
- Mẫu trung bình đống trong kho ở khu vực dự định đưa vào sản xuất

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	
- Fe2O3, không nhỏ hơn 45%

	
- Các ôxit khác tùy theo loại phụ gia là quặng sắt, quặng laterit hay xỉ pyrit sẽ được qui định cụ thể ở mỗi nhà máy

	1.4. Phụ gia giàu silic

	a) Chế độ kiểm tra

	- Mẫu trung bình từng lô hàng

	- Mẫu trung bình đống trong kho ở khu vực dự định đưa vào sản xuất

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	- SiO2, không nhỏ hơn 80%

	- Các chỉ tiêu khác phụ thuộc điều kiện cụ thể của từng nhà máy

	1.5. Thạch cao

	a) Chế độ kiểm tra

	- Mẫu trung bình từng lô hàng (từng sà lan, ô tô)

	- Mẫu trung bình đống trong kho ở khu vực dự định đưa vào sản xuất

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	
- SO3, không nhỏ hơn 40%

	
- Các ôxit khác (MgO, P2O5,Fe2O3, kiềm, ...), không lớn hơn 1,5%

	
- Kích thước khi mua, không lớn hơn 300mm

	1.6. Nhiên liệu (than cám)

	a) Chế độ kiểm tra

	- Mẫu trung bình từng lô hàng (từng sà lan, ô tô)

	- Mẫu trung bình đống trong kho ở khu vực dự định đưa vào sản xuất

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	

+ Hàm lượng tro, 10 - 20%, 

	

+ Chất bốc, không lớn hơn 8%

	

+ Nhiệt trị, không nhỏ hơn 6500 kcal/kg than

	

+ Độ ẩm hàng hoá, không lớn hơn 9%


2. Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm ở các công đoạn sản xuất

	2.1. Bột phối liệu sau máy nghiền và ở silô đồng nhất

	a) Chế độ kiểm tra

	
- Mẫu hàng giờ

	
- Mẫu trung bình ngày

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	
- Tit phối liệu (CaCO3 + MgCO3)

	
- Thành phần các ôxit chính SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO

	
- Các hệ số đặc trưng KH, n, p

	
- Độ mịn bột liệu theo lượng còn lại trên sàng 0,08 mm

	
Yêu cầu cụ thể các chỉ tiêu này tùy thuộc từng nhà máy.

	2.2. Clanhke

	a) Chế độ kiểm tra

	
- Mẫu clanhke ra lò hàng giờ

	
- Mẫu trung bình theo ca, theo ngày

	
- Mẫu trung bình clanhke xuất theo lô

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	- Dung trọng clanhke, g/l: qui định cụ thể phụ thuộc từng nhà máy

	- CaOtd , không lớn hơn 1,5%

	- Thành phần khoáng clanhke (C3S, C2S, C3A, C4AF) và các hệ số đặc trưng của clanhke (KH, n, p): qui định cụ thể phụ thuộc từng nhà máy


3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm xi măng

	a) Chế độ kiểm tra

	
- Mẫu xi măng nghiền hàng giờ

	
- Mẫu trung bình ca

	
- Mẫu trung bình ngày

	
- Mẫu trung bình lô

	b) Chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu

	
Các chỉ tiêu kiểm tra và yêu cầu chất lượng căn cứ theo qui định của các Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
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